Chương 5. ĐạI CƯƠNG Về KIM LOẠI

I. Kiến thức trọng tâm
a) Tính chất chung của kim loại 
– Ôn lại phần liên kết kim loại và 3 kiểu mạng tinh thể kim loại (lớp 10).

– Kim loại chỉ thể hiện tính khử trong các phản ứng hóa học :


              M ( Mn+ + ne 

b) Pin điện hóa 
Hiểu rõ quá trình oxi hóa - khử xảy ra tại các điện cực trong pin điện hóa.

c) Thế điện cực chuẩn và dãy điện hóa 
- Từ thế điện cực hiđro chuẩn : 
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Dãy điện hóa chuẩn theo chiều Eo tăng dần : 

Tính oxi hóa tăng dần
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Mg2+ Al3+ Mn2+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Fe3+ Ag+ Au3+
-----------------------------------------------(axit)-----------------------

Mg    Al    Mn    Zn     Fe    Ni     Sn    Pb   (H)    Cu   Fe2+  Ag  Au
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Tính khử giảm dần

- ý nghĩa dãy điện hóa : cation trong cặp oxi hóa - khử có thế điện cực chuẩn lớn hơn có thể oxi hóa kim loại trong cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn.

Trong các chất đangxét: Chất oxi hoá mạnh nhất oxi hoá chất khử mạnh nhất, sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn (quy tắc (). 


– Tính suất điện động chuẩn của pin điện hóa :
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( Cách nhớ : lấy Eo có giá trị lớn trừ cho Eo có giá trị nhỏ (  Eo pin > 0) 

c) Ăn mòn kim loại 
Phân biệt : 

– Ăn mòn hóa học : không phát sinh dòng điện.

– Ăn mòn điện hóa học : phát sinh dòng điện.


+ Điều kiện để có ăn mòn điện hóa.


+ Cơ chế ăn mòn điện hóa.
Cách chống ăn mòn kim loại : bảo vệ bề mặt và bảo vệ điện hóa.

e) Điện phân 
Nắm vững thứ tự oxi hóa - khử tại các điện cực :
– Khả năng nhận electron tăng dần tại catot :
K+ Ca2+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Ni2+ Pb2+ H+ Cu2+ Fe3+ Ag+ Au3+
– Khả năng nhường electron tăng dần tại anot :
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Chú ý :
+ Trong dung dịch nước, các ion gốc axit có oxi không bị điện phân.

+ Nếu anot làm bằng các kim loại (trừ Pt) thì kim loại làm anot nhường electron (điện phân anot tan).
+ Phân biệt dấu các điện cực : 

Bình điện phân :    
catot là cực – ; anot là cực + 

Trong pin điện hóa : 
catot là cực + ; anot là cực –  

Vận dụng công thức : 
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 để tính khối lượng chất sinh ra tại các điện cực.
f) Điều chế kim loại

Chọn phương pháp điều chế kim loại thích hợp

K  Ca  Na   Mg  Al    

Zn Cr Fe Ni Sn Pb Cu Hg Ag Hg Pt Au


Điện phân nóng chảy       
Nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân dung dịch      
Kĩ năng   
– Nắm vững các phương pháp giải bài tập kim loại như : phân tử khối trung bình, định luật bảo toàn electron ...
– Tính suất điện động của pin điện hóa.
– áp dụng quy tắc ( để xét chiều và thứ tự của phản ứng oxi hóa - khử.

– Giải các bài tập điện phân.

II. Bài tập áp dụng 
A. Trắc nghiệm khách quan

1.
Các kim loại trong dãy nào sau đây có khả năng tác dụng với nước ở nhiệt độ thường ?
A. Na, Ca, Li, Ba

B. Na, Ca, Be, Li

C. Na, Ca, Mg, Be
D. Na, Be, Li, Ba

2.
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Các kim loại đều có số electron lớp ngoài cùng ( 4.

B. Các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

C. Các nguyên tố có 1, 2 3 electron đều là các kim loại.

D. Các nguyên tố ở các nhóm IA, IIA, IIIA (không kể hiđro) đều là kim loại.
3.
Kim loại dẫn được điện là nhờ có

A. các ion dương kim loại và electron.

B. cấu tạo mạng tinh thể kim loại.

C. các electron tự do. 

D. các ion dương và ion âm.

4.
Từ các cặp oxi hoá - khử sau : Zn2+/Zn, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu và Ag+/Ag, số pin điện hoá có thể lập được tối đa là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6. 
5.
Điện phân là quá trình

A. oxi hóa và khử xảy ra trên bề mặt các điện cực dưới tác dụng dòng điện một chiều của các ion.

B. phân hủy các chất trên bề mặt các điện cực dưới tác dụng của dòng điện một chiều.

C. oxi hóa và khử của các ion hay phân tử xảy ra trên bề mặt các điện cực nhờ dòng điện một chiều.

D. phân li các chất thành các ion dưới tác dụng của dòng điện một chiều.

6.
Trong quá trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với các điện cực trơ, ion Pb2+ di chuyển về

A. cực dương và bị oxi hoá.     
B. cực dương và bị khử.    
C. cực âm và bị oxi hoá.        
D. cực âm và bị khử.
7.
Tác dụng của cầu muối trong pin điện hóa là 
A. cho các muối ở hai cốc pha trộn với nhau.

B. cho các anion và cation di chuyển qua lại.

C. cho dòng electron di chuyển từ cực âm đến cực dương.

D. cân bằng nồng độ các muối ở hai cốc.

8.
So sánh pin điện hóa và ăn mòn kim loại, điều nào sau đây không đúng ?
A. Tên các điện cực giống nhau : catot là cực âm và anot là cực dương.
B. Pin điện hóa phát sinh dòng điện, ăn mòn kim loại không phát sinh 
dòng điện.

C. Kim loại có tính khử mạnh hơn luôn là cực âm.
D. Chất có tính khử mạnh hơn bị ăn mòn.
9.
Cho các chất Cu, Fe, Ag và các dung dịch HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp chất có phản ứng với nhau là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

10.
Cho CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO. Sau khi phản ứng kết thúc chất rắn thu được là

A. Al, Cu, MgO.
 
B. Cu, Al2O3, MgO.



C. Cu, Al, Mg.

D. Mg, Cu, Al2O3.
11.
Nhúng một thanh đồng kim loại vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau một thời gian lấy thanh đồng ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng thanh đồng tăng lên 0,76 gam. Nồng độ dung dịch AgNO3 sau phản ứng là    
A. 0,05M.
B. 0,075M.
C. 0,025M.
D. 0,0375M.

12.
Dãy gồm các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối là 
A. Al, Fe, Cr.

B. Fe, Cu, Ag.

C. Mg, Zn, Cu.

D. Sr, Ag, Au.
13.
Dãy gồm các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp thủy luyện là 
A. Al, Fe, Cr.

B. Hg, Cu, Ag.

C. Mg, Zn, Cu.

D. Sr, Ag, Au.
14.
Dãy gồm các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là 
A. Al, Fe, Cr.

B. Zn, Cu, Sn.

C. Mg, Zn, Cu.

D. Sr, Ag, Au.
15.
Dãy gồm các kim loại chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là 
A. Al, Fe, Cr.

B. K, Ba, Al.

C. Mg, Zn, Cu.

D. Sr, Ag, Au.
B. Trắc nghiệm tự luận
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1.
a) Viết cấu hình electron chung của nguyên tử và ion các nguyên tố nhóm IA, IIA.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại Fe, Cu và các ion của chúng.

c) So sánh số electron lớp ngoài cùng của các ion kim loại nhóm A và nhóm B.

2.
Sắp xếp theo chiều tăng dần :
a) Bán kính nguyên tử của : Na ; Mg ; K ; Ba.

b) Tính dẫn điện và nhiệt của : Ag ; Cu ; Al ; Fe.

c) Khối lượng riêng của : Li, Al, Fe, Os.

d) Nhiệt độ nóng chảy của : Hg ; Cr ; W.

e) Tính cứng của Na ; Mg ; Cr ; Cu.

3.
Cho các thế điện cực chuẩn sau :
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a) Tính suất điện động của các cặp pin được hình thành từ các cặp oxi hóa - khử trên.

b) Cho bột Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp Pb(NO3)2 và AgNO3. Phản ứng oxi hóa - khử đầu tiên xảy ra là phản ứng nào ?   

4.
Cho trật tự dãy điện hóa : 
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Khi cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau phản ứng người ta thu được 3 kim loại. Hãy viết các phản ứng oxi hóa - khử lần lượt xảy ra.

5.
Hãy nêu và giải thích hiện tượng trong các thí nghiệm : 

a) Cho đinh sắt vào dung dịch HCl. 

b) Cho lá Cu vào dung dịch HCl.

c) Kẹp chặt lá đồng vào đinh sắt và cho vào dung dịch HCl.

6.
Hãy giải thích vai trò của thiếc và kẽm, khi chúng được tráng lên các đồ vật bằng sắt để chống ăn mòn kim loại.

7.
Chọn phương pháp thích hợp để điều chế các kim loại từ các chất : CaCl2, Al2O3, NaOH, Fe3O4, CuO, Ag2S.

8.
Nêu một số ví dụ về ứng dụng của sự điện phân trong việc điều chế một số kim loại, phi kim, hợp chất, tinh chế kim loại, mạ điện. Mỗi ứng dụng viết một phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

9.
Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 và H2SO4 với điện cực trơ, cường độ dòng là 5A, trong thời gian 9650 giây. Sau khi ngừng điện phân, dung dịch vẫn còn màu xanh, tính khối lượng các chất sinh ra ở các điện cực.

10.
Cho 1,93 gam hỗn hợp gồm Fe và Al vào dung dịch chứa hỗn hợp Cu(NO3)2 và 0,03 mol AgNO3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,44 gam 2 kim loại. Tính khối lượng Fe và Al có trong hỗn hợp đầu.

11.
Điện phân dung dịch muối sunfat kim loại bằng điện cực trơ với cường độ dòng 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam ?
12.
Cho hỗn hợp gồm 9,75 gam Zn và 5,6 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng rồi khuấy kĩ. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 1,12 lít khí N2 (sản phẩm khử duy nhất đo ở đktc). Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch sau phản ứng. 

III. Hướng dẫn giải – Đáp án

A. Trắc nghiệm khách quan 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	B


B. Trắc nghiệm tự luận 
1.
a) Cấu hình electron của : 



Nhóm IA : [khí hiếm] ns1  (  R+ :  [khí hiếm] 


Nhóm IIA : [khí hiếm] ns2 ( R2+ : [khí hiếm] 
b) Cấu hình electron của : 
Fe : [khí hiếm] 3d6 4s2 

Fe2+ : [khí hiếm] 3d6





 
Fe3+ : [khí hiếm] 3d5
Cu : [khí hiếm] d10 4s1  

Cu+ : [khí hiếm] 3d10 
                            
 
( 
Cu2+ : [khí hiếm] 3d9 

c) Các ion kim loại nhóm A có 8 electron lớp ngoài cùng, còn các ion kim loại nhóm B không có 8 electron lớp ngoài cùng. 

2.
Sắp xếp theo chiều tăng dần :
a) Bán kính nguyên tử :  Mg < Na < K< Ba.

b) Tính dẫn điện và nhiệt : Fe < Al < Cu < Ag.
c) Khối lượng riêng :  Li < Al < Fe < Os.

d) Nhiệt độ nóng chảy : Hg < Cr < W.

e) Tính cứng : Na < Mg < Fe < Cr.

3.
a) Suất điện động của các pin :
Pin Fe-Pb : 
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Pin Fe-Ag : 
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Pin Pb-Ag : 
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b) Suất điện động của pin Fe-Ag lớn nhất nên phản ứng oxi hóa - khử xảy ra đầu tiên là :  Fe + 2Ag+ (  Fe2+ + 2Ag 

4.
Trước tiên :    Zn + 2Ag+  (  Zn2+ + 2Ag 

Nếu còn Zn :   
Zn + Cu2+ ( Zn2+ + Cu

và  

 Fe + Cu2+ ( Fe2+ + Cu

Nếu hết Zn và còn Ag+ : 




Fe + 2Ag+ ( Fe2+ + 2Ag 
(Ag+ không dư nên không có phản ứng : Fe2+  + Ag+ ( Fe3+ + Ag)

và   

Fe + Cu2+ ( Fe2+ + Cu

Nếu hết Zn và hết Ag+ chỉ có phản ứng :



Fe + Cu2+ ( Fe2+ + Cu

5.
a) Cho đinh sắt vào dung dịch HCl :
Hiện tượng : Đinh sắt mòn dần và có bọt khí bay ra.

Giải thích : Thế điện cực chuẩn của cặp Fe2+/Fe < 2H+/ H2 nên có phản ứng 


Fe 
+
2H+
(
Fe2+
+
H2

b) Cho lá Cu vào dung dịch HCl.

Hiện tượng : không có phản ứng xảy ra.

Giải thích : Thế điện cực chuẩn của cặp Cu2+/Cu > 2H+/ H2 nên không có phản ứng. 

c) Kẹp chặt lá đồng vào đinh sắt và cho vào dung dịch HCl

Hiện tượng : Đinh sắt mòn dần và có bọt khí bay ra ở cả đinh sắt lẫn lá đồng.
Giải thích : Lá đồng tiếp xúc với đinh sắt tạo ra cặp pin điện hoá Zn-Cu được nhúng vào dung dịch HCl nên xảy ra ăn mòn điện hoá :


Cực âm là Zn :    Zn  Zn2+ + 2e  


Cực dương là Cu : 2H+ + 2e ( H2  ( có bọt khí bay ra ở lá Cu.

Đồng thời còn xảy ra ăn mòn hoá học :
                 Fe +  2H+ (
Fe2++
H2  ( có bọt khí bay ra ở đinh sắt.   
6.
Vai trò của chống ăn mòn kim loại của thiếc và kẽm : 

Thiếc và kẽm trong tự nhiên được bao phủ bởi lớp oxit mỏng bền, kín nên khi tráng lên các vật bằng sắt thì chúng có tác dụng bảo vệ bề mặt không cho không khí, nước thấm qua. 

Khi bị xây sát sâu đến lớp sắt phía trong thì :

+  Đối với Zn : hình thành pin điện hoá Zn – Fe. 

Kẽm có tính khử mạnh hơn Fe nên : Zn  Zn2+ +  2e 

( Zn bị ăn mòn cho đến khi Zn hết thì đồ vật bằng sắt mới bị ăn mòn. Nên Zn vừa bảo vệ bề mặt vừa bảo vệ điện hoá.


+ Đối với Sn : hình thành pin điện hoá Fe - Sn. 

( Sn có tính khử yếu hơn Fe. Nên : Fe Fe2+ + 2e.

Vì vậy Fe bị ăn mòn nhanh hơn khi không có Sn. Nên Sn chỉ có vai trò bảo vệ bề mặt. 

7.
Phương pháp thích hợp để điều chế các kim loại từ các chất : CaCl2, Al2O3, NaOH, Fe3O4, CuO, Ag2S.
– Điều chế Ca bằng cách điện phân nóng chảy CaCl2


CaCl2

[image: image28.wmf]®pnc
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 Ca
+  Cl2

– Điều chế Al bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.


Al2O3 
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 2Al 
+ 
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Điều chế Na bằng cách điện phân nóng chảy NaOH


4NaOH 
[image: image31.wmf]®pnc
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 4Na  +  O2   +  2H2O

Điều chế Fe và Cu bằng cách khử Fe3O4, CuO với CO :


Fe3O4 + 4CO  
[image: image32.wmf]o
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 3Fe + 4CO2


CuO  + CO   
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 Cu + CO2
Điều chế Ag từ Ag2S bằng phương pháp thủy luyện :


Ag2S + 4NaCN ( 2Na[Ag(CN)2] + Na2S



2Na[Ag(CN)2] + Zn ( Na2[Zn(CN)4] + 2Ag

8.
– Điều chế một số kim loại như : kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm...


VD :   
2NaCl 
[image: image34.wmf]®pnc
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 2Na
 +  Cl2

              
2Al2O3 
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 4Al  + 3O2

– Điều chế một số phi kim như : H2,O2, F2, Cl2
     VD : 
2NaCl + H2O 
[image: image36.wmf]đp có vách ngăn
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 2NaOH +  H2 + Cl2

  
2H2O  
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 2H2 + O2 
– Điều chế một số hợp chất : NaOH, H2O2, NaClO, KClO3 ...

    VD :  
NaCl + H2O 
[image: image38.wmf]đp không vách ngăn
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 NaClO +  H2 

           
KCl + 3H2O 
[image: image39.wmf]o
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 KClO3 + 3H2 

– Tinh chế một số kim loại : Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au ...

Sử dụng phưong pháp điện phân anot tan. Người ta dùng các kim loại cần tinh chế để làm anot. Khi quá trình điện phân xảy ra, các kim loại cần tinh chế sẽ chuyển từ anot sang catot.

      
VD : Để có vàng tinh khiết, ta dùng anot tan là vàng thô, vàng ở anot sẽ chuyển sang catot nên vàng thu được có độ tinh khiết rất cao.

– Mạ kim loại : Sử dụng phương pháp điện phân anot tan.

        + Catot là vật cần mạ.
        + Để mạ kim loại nào thì anot làm bằng kim loại đó.

      
VD : Để mạ bạc một chiếc thìa bằng sắt thì catot là chiếc thìa và anot làm bằng bạc. Sau khi điện phân chiếc thìa sẽ được phủ một lớp bạc.

9.
Tại catot : Cu2+ và H+
Sau khi ngừng điện phân, dung dịch vẫn còn màu xanh ( tại catot chỉ có phản ứng :  Cu2+ + 2e ( Cu

Khối lượng Cu = 
[image: image40.wmf]64.5.9650
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Tại anot : 
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Chỉ có H2O tham gia điện phân : 2H2O ( 4H+ + O2 + 4e

Khối lượng O2 = 
[image: image42.wmf]32.5.9650
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10.
Sau phản ứng còn 2 kim loại ( phải là Cu và Ag. 

Vì Cu2+ có tính oxi hóa yếu hơn Ag+ nên Ag+ phản ứng hết mới đến Cu2+
( 
[image: image43.wmf]AgAg
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( mCu tạo thành = 6,44 – 5,24 = 3,2 (gam) ( nCu = 0,05 mol 

Sau phản ứng có Cu nên dung dịch chỉ tạo ra Fe2+ :


Fe 
(
 Fe2+ +  2e



a

       
 2a





Al
(
Al3+   +  3e
 




b

        
 3b



Ag+
+
 1e
(    
Ag



0,03

0,03 
   
0,03




Cu2+
+
2e
(   
Cu





0,1
   
0,05

Theo định luật bảo toàn electron :


2a  + 3b  = 0,1 + 0,03 = 0,13     

(1)

 và    
65a + 27b = 2,11                 


(2)

Giải hệ phương trình ( a = 0,02 

( Khối lượng của Fe = 0,02.56= 1,12 (gam) 
( Khối lượng của Al = 1,93 – 1,12 = 0,81 (gam) 
11.
2R2(SO4)n  + 2nH2O 
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 4R + nO2 + 2nH2SO4 
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Nghiệm thích hợp là n = 2 và A = 64 A là Cu

( nCu = 
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Theo phương trình điện phân : 
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Khối lượng dung dịch giảm (vì Cu và O2 tách ra) = 1,92 + 0,48 = 2,4 (gam)
12.
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Tổng số mol e cho (0,3 + 0,3 = 0,6 mol) > tổng số mol e nhận (0,5 mol) : vô lí ( Phải có thêm một chất nhận electron và chỉ có thể là Fe3+ :


Fe3+  +    1e ( Fe2+



x               x        x

Theo định luật bảo toàn electron : 0,6 = 0,5 + x ( x = 0,1 

( Dung dịch tạo thành có 0,1 mol Fe(NO3)2 và 0,15 mol Zn(NO3)2


( Tổng khối lượng các muối = 0,1.180 + 0,15.18,9 = 46,35 (gam).
Chương 6. KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

I. Kiến thức trọng tâm
A. Kim loại kiềm 
– Lớp e ngoài cùng : ns1
– R nguyên tử lớn so vói các nguyên tố trong cùng chu kì.     
– I1 nhỏ và I1<< I2       

( tính khử mạnh : 
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​– Eo (kim loại kiềm) < Eo (H2O/H2 và H+/H2 ) ( phản ứng với H2O và H+ của dung dịch axit ở điều kiện thường.
– Điều chế : 


+ Kim loại kiềm : điện phân muối halogenua hay hiđroxit nóng chảy.


+ Nước Gia-ven : điện phân dung dịch NaCl không có vách ngăn.


+ NaOH : điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn.

+ KClO3 : điện phân dung dịch KCl không có vách ngăn ở 70 – 80oC.
Chú ý : Trừ Li, các kim loại kiềm tác dụng với O2 khi đun nóng khô tạo ra M2O2.





[image: image53.wmf]o

2khan2

O,tHO

2222

MMOMOHHO

++

¾¾¾¾¾®¾¾¾®+


B. Kim loại kiềm thổ 
– Lớp ngoài cùng : ns2
– R nguyên tử lớn (nhỏ thua R nguyên tử kim loại kiềm) so vói các nguyên tố trong cùng chu kì.     
– I1, I2 nhỏ và I1, I2 << I3       

( tính khử mạnh : 
[image: image54.wmf]2
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– Phản ứng với H2O : 


+ Be không phản ứng ở mọi điều kiện


+ Mg phản ứng khi đun nóng


+ Ba, Sr, Ca phản ứng ở điều kiện thường

– BeO và Be(OH)2 là các hợp chất lưỡng tính

– Điều chế kim loại kiềm thổ : điện phân muối halogenua nóng chảy.

– Biết tác hại của nước cứng và cách làm mềm nước cứng.

– Biết được ứng dụng của kim loại kiềm thổ và các hợp chất của chúng như : đá vôi, thạch cao, vôi sống...

C. Nhôm 
– Lớp ngoài cùng : 3s23p1
– R nguyên tử lớn (nhỏ thua R nguyên tử kim loại kiềm và kiềm thổ) so vói các nguyên tố trong cùng chu kì.     

  – I1, I2, I3 nhỏ và I3 << I4       

(  tính khử mạnh : 
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– Phản ứng với dung dịch kiềm, thụ động hóa với HNO3 và H2SO4 đặc nguội.

– Al2O3 và Al(OH)3 là các hợp chất lưỡng tính.

– Điều chế nhôm : điện phân Al2O3 nóng chảy, hiểu được các công đoạn và công dụng của criolit.

– Biết được ứng dụng của nhôm và các hợp chất của nhôm.

Kĩ năng 
– Viết các phương trình hóa học dạng ion thu gọn để minh hoạ cho tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng, sử dụng phương trình để giải nhanh các bài tập định lượng. 

– Phân biệt các kim loại và các hợp chất dựa vào các phản ứng đặc trưng.

– Giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên, trong các thí nghiệm và các ứng dụng dựa vào các tính chất đặc trưng của các chất.

II. Bài tập áp dụng                     
A. Trắc nghiệm khách quan

1.
Chất X tác dụng với dung dịch K[Al(OH)4] theo phương trình hoá học



X + 3K[Al(OH)4] ( 4Al(OH)3 + 3KCl
Chất X là

A. AlCl3.       

B. Al2O3.        

C. K2CO3.       

D. Al(OH)3.

2.
Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s1. Nhận xét nào sau đây không đúng ?

A. X chỉ phản ứng với nước khi đun nóng.

B. X có tính khử mạnh nhất so với các nguyên tố trong cùng chu kì.
C. Trong hợp chất, X chỉ có số oxi hóa là +1.
D. X tạo hợp chất X2O2 khi cháy trong oxi khô.

3.
Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2. Nhận xét nào sau đây không đúng về Y ?
A. Y là một trong các kim loại kiềm thổ.

B. Các nguyên tố cùng nhóm với Y đều tác dụng với nước ở điều kiện thường.

C. Công thức oxit bậc cao nhất của Y là YO.

D. Y dẫn nhiệt và dẫn điện được.

4.
Kim loại R có cấu hình electron nguyên tử là 1s22s22p63s23p1. Nhận xét về R nào sau đây đúng ? 

A. Thuộc chu kì 3, nhóm IA.
B. Công thức oxit bậc cao nhất là R2O.
C. Trong hợp chất, R có số oxi hóa bền là +3. 

D. Thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với phi kim.
5.
Nước tự nhiên có tính cứng là do trong nước có các ion 

A. Ca2+ và Mg2+.             
B. Cl–, HCO3– và SO42–.             
C. Fe2+ và Cr3+.              
D. Fe2+ và Zn2+.             
6.
Dẫn khí CO2 vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 2M thấy xuất hiện 19,7 gam kết tủa. Thể tích khí CO2 (ở đktc) tham gia phản ứng 

A. chỉ có thể là 2,24 lít.    
B. 2,24 lít hay 3,36 lít.   

C. 2,24 lít hay 6,72 lít.      
D. chỉ có thể là 6,72 lít.   

7.
Cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa b mol AlCl3. Điều kiện để thu được lượng kết tủa lớn nhất sau phản ứng là 

A.  a > 4b.                       
B.  3 < a < 4b.                               

C.  a = 3b.                    
D.  a = 4b.

8.
Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xong thu được

A. 0,1 mol Na2CO3 và 0,1 mol NaHCO3.

B. 0,3 mol NaHCO3.

C. 0,1 mol NaHCO3 và 0,2 mol Na2CO3.

D. 0,2 mol NaHCO3.

9.
Dãy nào sau đây gồm các chất đều không tan trong nước nhưng tan được trong nước có hòa tan CO2 ?
A. MgCO3,BaCO3, CaCO3


B. MgCO3, CaCO3, Al(OH)3
C. MgCO3, CaCO3, Al2O3 


D. Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, MgCO3 

10.
Cho dung dịch NaOH dư vào các dung dịch AlCl3, BeCl2, FeCl3, CuCl2, MgCl2. Số kết tủa thu được là 

A. 2.  
B. 3.   
C. 4. 
D. 5.

11.
Cho một ít Al (1) ; Al(OH)3 (2) ; Al2O3 (3) vào dung dịch NaOH dư thì có hiện tượng sau :

A. (1) ; (2) ; (3) tạo dung dịch trong suốt, (1) có khí bay ra.

B. (1) ; (2) ; (3) tạo dung dịch trong suốt, (3) có khí bay ra.

C. (2) ; (3) tạo dung dịch trong suốt, (1) không có hiện tượng.

D. (1) ; (2) ; (3) tạo dung dịch trong suốt, không có khí thoát ra.

12.
Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

A. Al(OH)3 

B. Al2O3

C. Al2(SO4)3 

D. NaHCO3
13.   Nhóm các chất nào sau đây đều có thể phản ứng với nước khi đun nóng?

A. Na, CaO, Al2O3.
.

B. Na2O, Al(OH)3, Al2O3.



C. Mg, Ca, CaO, .


D. Be, BeO, Be(OH)2.
14.   Dung dịch Na2CO3 và dung dịch Al2(SO4)3 lần lượt có


A. pH >7 và pH <7 .


B. pH <7 và pH >7 .




C. pH >7 và pH =7 .


D. pH =7 và pH =7 
15.   ứng dụng nào sau đây không đúng?


A. Natri kim loại dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.


B.  Natri cacbonat là nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất xà phòng.


C. Natri được dùng để sản xuất muối ăn.


D. Natri hiđrocacbonat  được dùng làm nguyên liệu sản xuất nước giải khát .

B. Trắc nghiệm tự luận
[image: image56.wmf]
1.
Viết các phương trình hóa học của dãy chuyển hóa sau :
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2.
Cho các dung dịch sau : NaOH, Na2CO3, Ca(OH)2, HCl. Dung dịch nào có thể làm giảm tính cứng tạm thời của nước ? Giải thích và viết các phương trình hóa học để minh họa.

3.
Từ CaCO3, NaCl, H2O viết các phương trình hóa học điều chế các chất : NaOH, NaClO3, NaClO, CaOCl2, Na2CO3. Nêu một số ứng dụng chính của các sản phẩm.

4.
Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học trong mỗi trường hợp sau :

a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

b) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3. 

c) Cho dung dịch Na[Al(OH)4] vào dung dịch AlCl3.

d) Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch Na[Al(OH)4].

5.
Tại sao có thể dùng các đồ vật bằng nhôm để nấu thức ăn ? Giải thích hiện tượng các đồ vật bằng nhôm bị hỏng khi dùng để chứa nước vôi.

6.
a) Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các dung dịch : NaCl, MgCl2, BaCl2, AlCl3, ZnCl2.

b) Phân biệt 5 chất rắn chứa trong 5 lọ : Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3, BaSO4, BaCO3.
c) Chọn một thuốc thử để phân biệt các lọ mất nhãn chứa : AlCl3, K2CO3, NH4NO3, NaNO3 chỉ với một lượt thử.

7.
Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa 5,25 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kiềm kế tiếp đến khi có 0,336 lít (đktc) khí thoát ra thì dừng lại. Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư sinh ra 3 gam kết tủa. 

a) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.

b) Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.

8.
Chia hỗn hợp kim loại Ba và Al làm 2 phần bằng nhau.

Phần (1) : Cho vào lượng dư nước thấy thoát ra 8,96 lít khí H2 (đktc). 

Phần (2) : Cho vào dung dịch NaOH dư thu được 12,32 L khí H2 (đktc). 

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

9.
Trộn bột nhôm dư với 16 gam bột Fe2O3 rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (không có không khí). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 6,72 lít khí H2 và còn lại chất rắn Y.

a) Tính khối lượng bột nhôm ban đầu và khối lượng chất rắn Y.

b) Cho chất rắn Y phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V (lít) khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Viết phương trình hóa học và tính V.
III. Hướng dẫn giải – Đáp án

A. Trắc nghiệm khách quan 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	A
	C
	C
	A
	B
	B
	A
	C


B. Trắc nghiệm tự luận
[image: image58.wmf]
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KCl + 3H2O 
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 KClO3 + 3H2



2KClO3 
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MnO, t

 2KCl +3O2


2KCl  + 2H2O 
[image: image61.wmf]¾¾¾¾¾¾®

đp có vách ngăn

 2KOH + H2 + Cl2


KOH + CO2 ( KHCO3



2KHCO3   + 2NaOH ( K2CO3  +  Na2CO3 + 2H2O 


Na2CO3 + 2HCl  (  2NaCl + CO2 + H2O 


2NaCl 
[image: image62.wmf]¾¾¾®
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 2Na + Cl2


2Na + O2  (  Na2O2



Na2O2 + 2H2O H2O2 + 2NaOH



NaOH + Al(OH)3 ( Na[Al(OH)4]



Na[Al(OH)4] +  CO2  (  Al(OH)3 +  NaHCO3


2Al(OH)3 
[image: image63.wmf]¾¾®
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 Al2O3 + 3H2O



Al2O3   + 2KOH + 3H2O ( 2K[Al(OH)4]



K[Al(OH)4] + 4HCl ( KCl  + AlCl3  + 4H2O

2.
– Các chất NaOH, Na2CO3 và Ca(OH)2 có khả năng phản ứng với M(HCO3)2 (M là Mg, Ca) để tạo các kết tủa MCO3 nên làm giảm nồng độ Mg2+ và Ca2+. 

Ví dụ : 
2NaOH + Mg(HCO3)2 ( Na2CO3  + MgCO3 + 2H2O

         
Na2CO3 + Ca(HCO3)2 ( CaCO3  + 2NaHCO3

              
Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2  ( CaCO3  + MgCO3  + 2H2O

– Dung dịch HCl có phản ứng với Mg(HCO3)2 và Ca(HCO3)2 nhưng không làm giảm nồng độ Mg2+ và Ca2+ nên không làm giảm tính cứng tạm thời của nước. 

Ví dụ : 
2HCl + Mg(HCO3)2 ( MgCl2 + 2CO2 + 2H2O

(Thực chất là : H+ + 
[image: image64.wmf]-
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 ( CO2 + H2O ( nồng độ Mg2+ không đổi).                           

3.
Điều chế NaOH :   



2NaCl  + 2H2O 
[image: image65.wmf]¾¾¾¾¾¾®

đp có vách ngăn

 2NaOH + H2 + Cl2  
(1)

Điều chế NaClO3 :


NaCl + 3H2O 
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 NaClO3 + 3H2 
Điều chế NaClO :


NaCl + 3H2O 
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 NaClO + 3H2 
Điều chế CaOCl2 : dùng Cl2 ở phản ứng (1) 

    
CaCO3 
[image: image68.wmf]¾¾®
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 CaO + CO2 




(2) 


CaO + H2O ( Ca(OH)2 : dạng bột ẩm



Ca(OH)2 + Cl2 ( CaOCl2 + H2O 

Điều chế Na2CO3 : Dùng NaOH ở phản ứng (1) và CO2 ở phản ứng (2) 


2NaOH + CO2 ( Na2CO3  + H2O 

ứng dụng :
– NaOH : để chế biến dầu mỏ, luyện nhôm, sản xuất xà phòng, giấy, dệt...
– Na2CO3 : sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, giấy, thủy tinh...
– NaClO3 : chế biến thực phẩm, thuốc nổ...
– NaClO, CaOCl2 : làm chất tẩy rửa, sát trùng...
4.
a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 :

Hiện tượng : có kết tủa keo trắng xuất hiện và kết tủa không tan trong NH3 dư vì NH3 là bazơ yếu.



AlCl3  +   3NH3 + 3H2O ( Al(OH)3+  3NH4Cl

b) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 : 
Hiện tượng : có kết tủa keo trắng xuất hiện và có khí bay ra



3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O ( 2Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2 
c) Cho dung dịch Na[Al(OH)4] vào dung dịch AlCl3 :
Hiện tượng : có kết tủa keo trắng xuất hiện 



3Na[Al(OH)4] + AlCl3 ( 4Al(OH)3 + 3NaCl 

d) Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch Na[Al(OH)4].

Hiện tượng : có kết tủa keo trắng xuất hiện và khí mùi khai bay ra



NH4Cl + Na[Al(OH)4] ( Al(OH)3 + NH3 + NaCl 

5.
Các đồ vật bằng nhôm luôn được bao phủ một lớp oxit nhôm mỏng, nhưng rất kín và bền. Lớp oxit này bảo vệ cho nhôm không bị phá hủy bởi các tác nhân như nước hay oxi không khí ngay cả khi đun nóng nên có thể dùng các đồ vật bằng nhôm để đun nấu. 

Khi dùng các vật dụng bằng nhôm để chứa nước vôi thì :
– Trước tiên, màng bảo vệ Al2O3 bị phá huỷ trong dung dịch kiềm 



Al2O3  + 2OH–  + 3H2O  ( 2(Al(OH)4(–   


(1)

– Tiếp đến Al phản ứng với nước tạo ra màng hiđroxit



2Al  +  6H2O  ( 2Al(OH)3 + 3H2 (      


(2) 

– Và màng Al(OH)3 bị phá huỷ tiếp trong dung dịch kiềm 



Al(OH)3 + OH– ( (Al(OH)4(–        



(3)

– Phản ứng (2) và (3) xảy ra luân phiên cho đến khi nhôm tan hết. 

6.
a) Cho NH3 từ từ đến dư vào các mẫu thử :

– Có kết tủa xuất hiện sau đó tan là ZnCl2 :



ZnCl2  +   2NH3 + 2H2O ( Zn(OH)2( +  2NH4Cl


Zn(OH)2 +  4NH3 ( [Zn(NH3)4](OH)2
– Có kết tủa xuất hiện, không tan trong NH3 dư là MgCl2 và AlCl3 : 


MgCl2  +   2NH3 + 2H2O ( Mg(OH)2( +  2NH4Cl



AlCl3  +   3NH3 + 3H2O ( Al(OH)3( +  3NH4Cl

– Cho tiếp dung dịch NaOH vào 2 kết tủa này, kết tủa tan là Al(OH)3, ta phân biệt được 2 lọ này.



NaOH + Al(OH)3 ( Na[Al(OH)4]

– Hai mẫu thử không có kết tuả là NaCl và BaCl2. Cho vào vài giọt dung dịch H2SO4 loãng, mẫu thử tạo kết tủa là BaCl2 
  

BaCl2 +  H2SO4 ( BaSO4(  + 2HCl

– Mẫu thử còn lại là NaCl.

b) Phân biệt 5 chất rắn chứa trong 5 lọ : Mg2SO4, Na2CO3, NaHCO3, BaSO4, BaCO3.
Cho 5 mẫu thử vào nước : 

– 2 mẫu thử không tan là BaSO4, BaCO3

Cho dung dịch HCl vào 2 mẫu thử : có khí bay ra là BaCO3, còn lại là BaSO4


BaCO3 + 2HCl ( CO2 + BaCl2 + H2O

– 3 mẫu thử tan tạo ra 3 dung dịch, cho vào 3 dung dịch vài giọt dung dịch NaOH, mẫu thử tạo kết tủa là MgSO4 :


MgSO4 + 2NaOH ( Mg(OH)2( + Na2SO4 

Cho vào 2 mẫu thử còn lại và giọt dung dịch BaCl2, mẫu thử tạo kết tủa là Na2CO3, mẫu thử còn lại là NaHCO3 


Na2CO3 + BaCl2 ( BaCO3 + 2NaCl

c) Phân biệt các lọ mất nhãn chứa : AlCl3, K2CO3, NH4NO3, NaNO3 
Đề bài chỉ cho thử một lượt nên ta chọn thuốc thử tạo 4 hiện tượng khác biệt nhau đối với 4 mẫu thử. 

Ta chọn thuốc thử là dd Ba(OH)2 , rồi cho từ từ đến dư vào 4 mẫu thử :
– Mẫu thử có kết tủa, sau đó tan là AlCl3


3Ba(OH)2  + 2AlCl3 ( 2Al(OH)3 + 3BaCl2




2Al(OH)3 + Ba(OH)2 ( Ba[Al(OH)4]2

– Mẫu thử có kết tủa không tan trong Ba(OH)2 dư là K2CO3


K2CO3   + Ba(OH)2  ( BaCO3(  + 2NaOH 
– Mẫu thử có khí mùi khai bay ra là NH4NO3


2NH4NO3 + Ba(OH)2  ( Ba(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O

– Mẫu thử không có hiện tượng gì là NaNO3.


7.
a) 
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0,336

n= = 0,015 (mol)

22,4

 ; 
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3

CaCO

3

n0,03(mol)

100


Gọi R là kí hiệu chung của 2 kim loại kiềm ( công thức chung 2 muối là R2CO3


R2CO3  +     2HCl     (     2RCl   +  CO2   + H2O

(1)

  

0,015         2.0,015
                     0,015 

( Thể tích dung dịch HCl cần dùng = 
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2.0,015

0,03

1

(lít)
b) 
R2CO3  +  Ca(OH)2 (   CaCO3   +  2ROH      

(2)

  

  0,03                  
    0,03

Từ (1) và (2) (  tổng số mol hỗn hợp muối = 0,015 + 0,03 = 0,045 (mol).

(  
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116,6760

28,33
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 ( 2 kim loại kiềm kế tiếp là Na và K.
Gọi a và b lần lượt là số mol của Na2CO3 và K2CO3
(  
106a + 138b = 5,25 gam



a + b = 0,045 mol

Giải hệ phương trình, ta có : x = 0,03 mol và y = 0,015 mol

Khối lượng Na2CO3 = 0,03.106 = 3,18 (gam)
Khối lượng K2CO3 = 0,015.138 = 2,07 (gam)
8.
Gọi x và y là số mol Ba và Al trong mỗi phần.



Ba + 2H2O  ( Ba2+  +  2OH–  +  H2   


(1)



x

   
    2x
         x



2Al + 6H2O + 2OH– ( 2Al(OH)4– + 3H2    


(2)

 

2x         
  2x             

   3/2x

Phần (1) : 
[image: image74.wmf]=+=
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 ( x = 0,16 mol



2Al + 6H2O + 2OH– ( 2[Al(OH)4]– + 3H2    

(3)



  y          
 dư               

      3/2y

Phần (2) : Từ (1) và (3) 

 ( 
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 ( y = 0,3 mol 

( mBa = 137.0,16 = 21,92 (gam)
( mAl  = 27. 0,3 = 0,81 (gam) 

% mBa = 
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96,44%

21,920,81


% mAl = 100 – 96,44 = 3,56%.
9.
a)
2Al + Fe2O3 
[image: image77.wmf]¾¾®
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 Al2O3 + 2Fe              


(1)

Chất rắn X gồm : Al2O3, Fe và Al dư.



Al2O3  + 2KOH + 3H2O (  2K[Al(OH)4]           

(2)


2Al    + 2KOH + 6H2O (  2K[Al(OH)4] + 3H2(   

(3)

Số mol Fe2O3 = 
[image: image78.wmf]16

160

 = 0,1 (mol), số mol H2  = 
[image: image79.wmf]6,72

22,4

 = 0,3 (mol)  
Theo (1) : số mol Al = 2 số mol Fe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)   
Theo (3) : số mol Al dư = 
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3

số mol H2 = 
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3

.0,3 = 0,2 (mol)  

Tổng số mol Al = 0,2 + 0,2 = 0,4 (mol)  
( Khối lượng Al = 0,4.27= 10,8 (gam)

Theo (1) : số mol Fe = 2 số mol Fe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)   
( Khối lượng Fe = 0,2.56 = 11,2 (gam)

b)
Fe   +    4HNO3  (  Fe(NO3)3  +  NO(  +  2H2O

( số mol NO = số mol Fe = 0,2 (mol)

( VNO = 0,2.22,4 = 4,48 (lít).  

Chương 7. CROM - SẮT - ĐỒNG

I. Kiến thức trọng tâm
A. Crom và hợp chất của crom

1. Crom
– Cấu hình electron : [Ar] 3d5 4s1 ; 

	(
	(
	(
	(
	(
	
	(


( Crom có 6 electron độc thân ( có số oxi hóa từ +1 đến +6

Các số oxi hóa thường gặp : +2, +3, +6.

– Cấu tạo đơn chất : mạng tinh thể lục phương với cấu trúc đặc khít, liên kết kim loại bền vững ( Cr là kim loại nặng, cứng nhất trong các kim loại, nhiệt độ nóng chảy cao. 

– Tính chất :

+ Crom là kim loại rất cứng, màu trắng sáng, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt.


+ ở nhiệt độ cao phản ứng với nhiều phi kim ( Cr2+ hay Cr3+.


+ 
[image: image82.wmf]+
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Cr/Cr
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  = –0,86 V, nhưng Cr không phản ứng với nước do có màng oxit bảo vệ, phản ứng được với ion H+ ( Cr2+ + H2

+ Do được một lớp màng oxit Cr2O3 bảo vệ, crom không bị oxi hoá trong không khí.


+ Crom thụ động hóa với HNO3 và H2SO4 đặc, nguội.

2. Hợp chất của crom 
	
	Tính axit
	Tính bazơ
	Tính khử
	Tính oxi hóa
	Màu sắc

	CrO
	
	(
	(
	(
	Đen

	Cr2O3
	(
	(
	(
	(
	Lục thẫm

	CrO3
	(
	
	
	Rất mạnh
	Đỏ

	Cr(OH)2
	
	(
	(
	
	Vàng nâu

	Cr(OH)3
	(
	(
	(
	
	Lục xám

	Cr2+
	
	
	Mạnh
	(
	

	Cr3+
	
	
	(
	(
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	Mạnh
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– Một số phản ứng đặc trưng :


Zn + 2Cr3+ ( 2Cr2+ + Zn2+


 H2Cr2O7   
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        Vàng
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  + H2O    
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Cr3+ + Cl2 + OH–  ( 
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CrO

 + Cl–  + H2O 
– Điều chế : tách Cr2O3 từ quặng FeO.Cr2O3, sau đó điều chế Cr bằng phương pháp nhiệt nhôm.



Cr2O3 + 2Al 
[image: image95.wmf]¾¾®
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 Al2O3 + 2Cr

– ứng dụng : 
          + Crom dùng để điều chế hợp kim cứng, mạ kim loại...
          + Phèn kali-crom dùng để thuộc da, làm chất cầm màu của vải...
B. Sắt và hợp chất của sắt 
1. Sắt
– Cấu hình electron : [Ar] 3d6 4s2 
	((
	(
	(
	(
	(
	
	((


Các số oxi hóa thường gặp : +2, +3.

Cấu tạo đơn chất : tồn tại 2 kiểu mạng tinh thể là lập phương tâm khối và lập phương tâm diện.




– Tính chất :
+ Sắt là kim loại màu xám trắng, dẫn nhiệt, dẫn điện rất tốt.

+ ở nhiệt độ cao phản ứng với nhiều phi kim ( Fe2+ hay Fe3+.

+ 
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  = –0,440 V ( phản ứng được với ion H+ ( Fe2++H2
+ Sắt thụ động hóa với HNO3 và H2SO4 đặc, nguội.

+ Với nước : 



3Fe + 4H2O 
[image: image97.wmf]<
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 Fe3O4 + 4H2


Fe + H2O 
[image: image98.wmf]>
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2. Hợp chất của Fe 
	
	Tính bazơ
	Tính khử
	Tính oxi hóa
	Màu sắc

	FeO
	(
	(
	(
	Đen

	Fe2O3
	(
	
	(
	Nâu thẫm

	Fe3O4
	(
	(
	(
	Đen

	Fe(OH)2
	(
	(
	
	Trắng xanh

	Fe(OH)3
	(
	
	
	Nâu đỏ

	Fe2+
	
	(
	(
	Lục nhạt

	Fe3+
	
	(
	(
	Vàng


Một số phản ứng cần lưu ý :



2Fe(NO3)2 
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 Fe2O3 + 2NO2 + 
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2Fe(OH)2 + 
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 Fe2O3 + 2H2O



Fe3O4  + 8HI ( 3FeI2 + I2 + 4H2O 



2Fe3+ + H2S ( 2Fe2+ + S + 2H+ 



2Fe3+ + 
[image: image103.wmf]2
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 + 3H2O ( 2Fe(OH)3 + 3CO2
3. Hợp kim của sắt 
a) Gang 

Gang là hợp kim sắt – cacbon (C chiếm từ 2% đến 5% khối lượng) và lượng nhỏ Si, Mn, P, S...
– Gang trắng : cứng, giòn. Chứa ít C, rất ít Si, nhiều Fe3C. Dùng để luyện thép.

– Gang xám ít cứng và ít giòn hơn. Chứa nhiều C và Si. Dùng để đúc các vật dụng.
b) Thép 

Thép là hợp kim sắt – cacbon và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn... (C chiếm từ 0,01% đến 2% khối lượng).

– Thép thường hay thép cacbon chứa ít C, Si, Mn và rất ít S, P.

– Thép đặc biệt là thép có chứa thêm S, Mn, Cr, Ni, W, V...

c) Sản xuất gang, thép

– Biết được các nguyên tắc, nguyên liệu để sản xuất gang, thép.

– Viết được các phương trình hóa học xảy ra trong các quá trình sản xuất gang, thép. 

C. Đồng và hợp chất của đồng
– Cấu hình electron : [Ar] 3d10 4s1 
	((
	((
	((
	((
	((
	
	(


Số oxi hóa thường gặp : +1, +2.

– Cấu tạo đơn chất : kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.


– Tính chất :
+ Đồng là kim loại màu đỏ, dẫn nhiệt, dẫn điện rất tốt.

+ 
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 = +0,34 V ( tính khử yếu : không phản ứng với ion H+. 
+ ở nhiệt độ cao phản ứng với nhiều phi kim ( Cu2+.

2. Hợp chất của đồng 
– CuO chất rắn màu đen có tính bazơ và tính oxi hóa.
– Cu(OH)2 : chất rắn dạng keo màu xanh.

    + Có tính lưỡng tính, nhưng tính bazơ trội hơn (chỉ thể hiện tính axit khi phản ứng với kiềm đặc).

  + Tạo phức màu xanh lam với dung dịch NH3.

– CuCO​3.Cu(OH)2 (đồng cacbonat bazơ) : chất rắn màu xanh, được tạo thành khi đồng tiếp xúc với không khí ẩm có chứa CO2.

– Một số phản ứng cần lưu ý :


2Cu + 4HCl +O2 ( 2CuCl2+ H2O



CuO (đen) + Cu 
[image: image105.wmf]¾¾®

o

t

 Cu 2O (đỏ gạch)



Cu(OH)2 + 4NH3 ( [Cu(NH3)4](OH)2 (nước Svayde)
  
– Điều chế : Chuyển hoá quặng đồng thành đồng :


CuFeS2 ( Cu2S ( Cu2O ( Cu
D. Một số kim loại khác
	
	Ag
	Au
	Ni

	Vị trí 

Cấu hình e

Số oxi hóa  thường gặp 
	Z = 47, chu kì 5,  nhóm IB

[Kr]4d105s1
+1
	Z = 79, chu kì 6,           nhóm IB

[Xe]4f145d106s1
+3
	Z = 28, chu kì 4, nhóm VIIIB

[Ar]3d84s2
+2

	Tính chất
	– Màu trắng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất.


[image: image106.wmf]o

Ag/Ag

E

+

 = +0,8 V

( Tính khử yếu.

– Không tác dụng với các dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng, O2. 

– Phản ứng với HNO3, H2SO4 đặc nóng.

– Phản ứng với H2S khi có mặt O2.


	– Màu vàng, mềm, dẻo. Dẫn điện, nhiệt tốt.

[image: image107.wmf]3

o

Au/Au

E

+

 = +1,5 V

( Tính khử yếu

– Không phản ứng với các dung dịch axit.

– Phản ứng với :

  + Nước cường toan

 Au + HNO3 + 3HCl
( 
AuCl3 + 2H2O + NO

 + Dung dịch muối xianua của kim loại kiềm  [Au(CN)2]–
	– Rất cứng. Màu trắng bạc.

[image: image108.wmf]2

o

Ni/Ni

E

+

= – 0,26 V
( Tính khử trung bình
– Tác dụng với phi kim : O2,Cl2....

– Tác dụng với dung dịch  axit



	ứng dụng
	– Làm đồ trang sức, mạ kim loại, linh kiện vô tuyến, ắc quy Ag-Zn.
	– Làm đồ trang sức, mạ kim loại.
– Hợp kim : Au-Cu, Au-Ni, Ag-Au.
	– Chế tạo hợp kim : 

 Ni-Fe ; Cu-Ni 

– Mạ, xúc tác, ăc quy : Cd-Ni, Fe-Ni…


	
	Zn
	Sn
	Pb

	Vị trí 

Cấu hình e 

Số oxi hóa thường gặp 
	Z = 30, chu kì 4, nhóm IIB

[Ar]3d104s2
+2
	Z = 50, chu kì  5, nhóm IVA

[Kr]4d105s25p2
+2, +4
	Z = 82, chu kì 6, nhóm IVA

[Xe]4f145d106s26p2
+2

	Tính chất
	– Màu lam nhạt.

– Giòn, trong khoảng  100 - 200oC thì dẻo. 


[image: image109.wmf]2

o

Zn/Zn

E

+

 = ​–0,76V
( Tính khử mạnh 

– Khó phản ứng với không khí, H2O vì bề mặt có màng oxit hoặc cacbonat bazơ bảo vệ.

– Tác dụng với nhiều phi kim và axit, dd kiềm, dd muối.

– ZnO và Zn(OH)2 là có tính lưỡng tính

– Zn(OH)2 tạo phức tan với NH3
	– Màu trắng bạc, dẻo.

– Có 2 dạng thù hình : 

Sn xám : 
bền ở to < 14oC

Sn trắng : 
bền ở to  >14 oC


[image: image110.wmf]2

o

Sn/Sn

E

+

 = ​–0,14 V
( Tính khử trung bình 

– to thường : Sn không bị oxi hóa bởi O2
– to cao : 
Sn + O2  ( SnO2
– Tác dụng chậm với dd axit HCl, H2SO4 loãng

– Với HNO3 loãng : tạo muối Sn(II) .

– Với HNO3 đặc, H2SO4 đặc tạo muối Sn (IV).

– Tác dụng với kiềm đặc.
	– Màu trắng hơi xanh.

– Mềm.


[image: image111.wmf]2

o

Pb/Pb

E

+

 = ​–0,76 V
( Tính khử yếu

– ở to thường, không bị oxi hóa trong không khí do bề mặt có màng oxit bảo vệ.

– Không phản ứng với HCl, H2SO4 loãng do tạo muối không tan phủ lên bề mặt.

– Tan nhanh trong H2SO4 đặc, nóng tạo muối tan Pb(HSO4)2 

– Tan dễ dàng trong HNO3 loãng, tan chậm trong HNO3 đặc.

– Tan chậm trong dd bazơ nóng.

	ứng dụng
	– Mạ kẽm để bảo vệ sắt thép.

– Chế tạo hợp kim.

– Pin : Zn-Mn


	– Tráng lên bề mặt vật bằng thép.

–  Chế tạo hợp kim :

 + Sn-Sb-Cu : là hợp kim chịu ma sát, dùng chế tạo ổ trục quay.
 + Sn-Pb : có nhiệt độ nóng chảy thấp để làm thiếc hàn.
	–  Làm điện cực trong ăcquy.

–  Chế tạo thiết bị sản xuất H2SO4.

–  Chế tạo hợp kim.




Một số phản ứng cần lưu ý :


Ag + 2H2S + O2 ( Ag2S ( (đen) + 2H2O



Ag+ + Fe2+  ( Fe3+  + Ag



Zn(OH)2 + 4NH3  ( [Zn(NH3)4]2+ + 2OH– 


4Ag + 2H2S + O2  ( 2Ag2S + 2H2O  


Au + HNO3 + 3HCl ( AuCl3 + 2H2O + NO



Sn + 2Cl2  (   SnCl4


Sn + 2H2O + 2NaOH (®Æc) ( Na 2[Sn(OH)4] + H2
Kĩ năng 
– Viết cấu hình electron nguyên tử và từ đó xác định được vị trí các nguyên tố kim loại nhóm B trong bảng tuần hoàn.

– Viết các phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn.
– Phân biệt các kim loại và các hợp chất dựa vào màu sắc và các phản ứng đặc trưng.

– Giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên, trong các thí nghiệm, trong các ứng dụng dựa vào các tính chất đặc trưng của các chất.

– Giải nhanh các bài tập định lượng.

II. Bài tập áp dụng 
A. Trắc nghiệm khách quan
[image: image112.wmf] 

1.
Dãy chỉ gồm các nguyên tố kim loại chuyển tiếp là 

A. Ca, Sc, Fe, Ge.
B. Zn, Mn, Cu, Sc. 

C. Pb, Sc, Fe, Zn. 
D. Sn, Cu, Fe, Ag.

2.
Trong số các kim loại Mg, Al, Fe, Cu và Cr, thì kim loại bị thụ động hóa với dung dịch HNO3 (đặc, nguội) và H2SO4 (đặc, nguội) là 

A. Al, Fe và Cr.

B. Cu, Al, Fe và Cr. 

C. Al và Fe.

D. Cu, Al và Fe.
3. 
Hỗn hợp kim loại nào dưới đây không tan hết trong dung dịch FeCl3 dư ?

A. Al và Fe.

B. Fe và Cu.
C. Al và Cu.

D. Mg và Ag.
4.
Nhận định nào sau đây đúng ? 

A. Cr2O3 là một oxit lưỡng tính.

B. CrO là một oxit lưỡng tính.

C. CrO là một oxit axit.

D. CrO3 là một oxit baz¬.

5.
Phản ứng sau đây xảy ra ở 25oC : Zn + 2Cr3+ ( Zn2+ + 2Cr2+
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Zn có tính khử mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2+.

B. Zn có tính khử yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa yếu hơn Zn2+.
C. Zn có tính oxi hóa mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính khử mạnh hơn Zn2+.
D. Zn có tính oxi hóa yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính khử yếu hơn Zn2+.
6.
Tính chất hóa học của chất nào trong bảng sau là chính xác ?
	
	Chất
	Tính khử
	Tính oxi hóa
	Tính bazơ
	Tính axit

	A.  
	CrO
	có
	có
	có
	không

	B.
	Cr2O3
	không
	có
	có
	có

	C.
	CrO
	không
	có
	có
	không

	D.
	Cr2O3
	có
	có
	có
	không


7.
Dung dịch muối Fe(NO3)2 không tác dụng với chất nào dưới đây ?

A. Zn 



B. Dung dịch NH3




C. Sn



D. Dung dịch AgNO3
8.
Lượng I2 sinh ra khi cho dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3 phản ứng với dung dịch chứa 0,3 mol KI là

A. 0,10 mol.

B. 0,15 mol.
C. 0,20 mol.

C. 0,40 mol.
9.
Nhúng một thanh kim loại vào 100 ml CuSO4 0,15M cho đến khi dung dịch hết màu xanh thì thanh kim loại nặng thêm 0,12 gam. Kim loại đó là

A. Zn.     
B. Fe.    
C. Mg.    
D. Al.

10.
Trong các chất sau : Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe3O4, những chất vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá là

A. FeSO4 và Fe3O4.              
B. FeSO4 và Fe2(SO4)3.

C. Fe và Fe2(SO4)3.               
D. FeSO4, Fe.
11.
Trong sơ đồ phản ứng : Cu ( X ( Cu2O thì X là

A. CuO hay Cu(OH)2.  
B. CuSO4 hay Cu(OH)2.      


C. CuCl hay Cu2S.  
D. Cu(NO3)2 hay CuO.

12.
Phương trình hoá học nào sau đây đúng?
A. 3CuO +  8HNO3 (đặc nóng)  ( 3Cu(NO3)2 + 2NO2  + 4H2O

B. FeO + 2HNO3 (loãng) ( Fe(NO3)2 + H2O

C. Fe3O4+ 8HNO3 (loãng) ( Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O

D. 3Cu   +  8HNO3 (loãng)  ( 3Cu(NO3)2  + 2NO + 4H2O

13.  Các nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản xuất gang là:

A. hỗn hợp các oxit kim loại , than cốc, silic đioxit.
B. quặng sắt, khí cacbon oxit, chất chảy.
C. thép, than cốc, canxi cacbonat.
D. quặng sắt, than cốc, chất chảy.

14. Cho 6,72 lít NH3 (đktc) tác dụng với 30,4 gam CrO3. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thể tích khí N2 thu được (đktc) là
A. 2,24 lít




B. 1,12 lít
C. 3,36 lít




D. 4,48 lít
15.  Biết : 
[image: image113.wmf]2
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= – 0,26 V;  
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o

Pb/Pb

E
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 = ​–0,76 V; 
[image: image115.wmf]++
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o

Fe/Fe

E

 = ​+0,77V;
                 
[image: image116.wmf]2

o

Sn/Sn

E

+

 = ​–0,14 V;   
[image: image117.wmf]2

o

Zn/Zn

E

+

 = ​–0,76V.
Cho từng kim loại Sn, Fe, Zn lần lượt vào mỗi dung dịch: NiSO4, AgNO3, CuCl2, Fe2(SO4)3. Kim loại không  tác dụng được với cả 4 dung dịch muối là

  A. Fe
B. Sn và Fe
C. Sn
D. Zn
B. Trắc nghiệm tự luận 
1.
Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau : 

a) 




b) 
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c) 
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2.
Nguyên tố X có số điện tích hạt nhân là 24. 

a) Từ cấu hình electron hãy xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn. 

b) Viết công thức oxit bậc cao nhất và hiđroxit tương ứng với oxit đó.

3.
Từ FeS, than đá, không khí hãy viết các phương trình hóa học điều chế Fe.



C + O2  
[image: image121.wmf]¾¾®

o

t

CO2



CO2 + C  
[image: image122.wmf]¾¾®

o

t

2CO



4FeS + 5O2 
[image: image123.wmf]¾¾®

o

t

 2Fe2O3 + 2SO2



Fe2O3 + 3CO 
[image: image124.wmf]¾¾®

o

t

 2Fe + 3CO2 

4.
Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra (dạng ion rút gọn) khi cho hỗn hợp chứa 3 kim loại Fe, Cu, Ag ở dạng bột vào các dung dịch sau : 
a) Dung dịch HCl.

b) Dung dịch FeCl3.
c) Dung dịch AgNO3.

d) Dung dịch chứa hỗn hợp HCl và NaNO3.

5.
Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) khi cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào các dung dịch sau :

a) Dung dịch FeCl2
b) Dung dịch CuSO4
c) Dung dịch chứa hỗn hợp ZnSO4 và Al2(SO4)3
6.
Phân biệt 4 lọ đựng các hỗn hợp bột riêng biệt : Fe và Zn, Fe và Sn, Fe và Ag, Fe và Cr.
7.
Hòa tan hết 5,4 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Fe và Cr bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung kết tủa Y trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 7,8 gam chất rắn. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

8.
Hoà tan hết 18,2 gam hỗn hợp Zn và Cr trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 3,36 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu có khối lượng 5,20 gam, trong đó có một khí hoá nâu ngoài không khí. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

III. Hướng dẫn giải – Đáp án

A. Trắc nghiệm khách quan 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	D
	A
	D
	A
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	D
	D
	A
	C


B. Trắc nghiệm tự luận 
1.
Viết các phương trình hóa học
a) Cr2O3   + 2Al 
[image: image125.wmf]o

t

¾¾®

 2Cr + Al2O3

2Cr    +  6H2SO4  
[image: image126.wmf]o

t

¾¾®

 Cr2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O


Cr2(SO4)3 +  6NaOH ( 2Cr(OH)3 + 3Na2SO4


Cr(OH)3  +  NaOH ( Na[Cr(OH)4] 


Na[Cr(OH)4] + CO2 ( Cr(OH)3 + NaHCO3 


Cr(OH)3 +  3HCl ( CrCl3 + 3H2O


2CrCl3 + 3Cl2 + 16KOH ( 2K2CrO4 + 12KCl + 8H2O


2K2CrO4 + H2SO4 ( K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O


K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 ( 3Fe2(SO4)3  + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O


Cr2(SO4)3  + Zn ( 2CrSO4  +  ZnSO4 


CrSO4 + 2NaOH  ( Cr(OH)2 + Na2SO4

4Cr(OH)2 + O2 
[image: image127.wmf]o

t

¾¾®

 2Cr2O3 + 4H2O   
 b) 


Fe + 2HCl ( FeCl2  + H2
  
FeCl2 + 2NaOH ( Fe(OH)2 + 2NaCl


Fe(OH)2  
[image: image128.wmf]o

t

¾¾®

  FeO + H2O


3FeO + 10HNO3 ( 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Fe(NO3)3 + 3NaOH ( Fe(OH)3 + 3NaNO3


2Fe(OH)3 
[image: image129.wmf]o
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 Fe2O3 + 3H2O


3Fe2O3 + CO 
[image: image130.wmf]o
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 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO 
[image: image131.wmf]o
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 3FeO + CO2

FeO + H2SO4 ( FeSO4 + H2O


FeSO4 + Ba(NO3) 2  ( Fe(NO3) 2  + BaSO4 


4Fe(NO3)2 
[image: image132.wmf]o

t

¾¾®

 2Fe2O3 + 8NO2 + O2


Fe2O3   + 2Al  
[image: image133.wmf]o

t

¾¾®

  2Fe + Al2O3

c)

Cu + CuO 
[image: image134.wmf]o

t

¾¾®

 Cu2O 


3Cu2O + 14HNO3 ( 6Cu(NO3)2 + 2NO + 7H2O


Cu(NO3)2 + 2NaOH ( Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu(OH)2 + 4NH3 (  [Cu(NH3)4](OH)2 

[Cu(NH3)4](OH)2 + 3H2SO4 ( CuSO4 + 2(NH4)2SO4 + 2H2O


CuSO4 + 2NaOH ( Cu(OH)2 + Na2SO4


CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 
[image: image135.wmf]o

t
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 CH3COONa + Cu2O + 3H2O


Cu2O + CO 
[image: image136.wmf]o

t

¾¾®

 Cu + CO2 

2Cu + 2H2S + O2 ( 2CuS + 2H2O

2CuS + 3O2 
[image: image137.wmf]o

t

¾¾®

 2CuO + 2SO2


CuO + 2HCl ( CuCl2 + H2O


CuCl2 + Fe ( Cu + FeCl2
2.
a) Cấu hình electron của X là [Ar] 3d5 4s1

X ở chu kì 4 (vì có 4 lớp electron)


X thuộc nhóm VIB (nguyên tố d, có 6 electron hóa trị)

b) Công thức oxit bậc cao nhất : XO3 

Công thức hiđroxit tương ứng : H2XO4.

3.
Các phương trình hóa học điều chế Fe 



C + O2  
[image: image138.wmf]¾¾®

o

t

CO2



CO2 + C  
[image: image139.wmf]¾¾®
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t

 2CO



4FeS + 7O2 
[image: image140.wmf]¾¾®
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t

 2Fe2O3 + 4SO2



Fe2O3 + 3CO 
[image: image141.wmf]¾¾®
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4.
a) Chỉ có Fe phản ứng : Fe + 2H+ ( Fe2+ + H2 
b) Fe, Cu phản ứng :


Fe + 2Fe3+ ( 3Fe2+



Cu + 2Fe3+ ( 2Fe2+ + Cu2+

c) Fe, Cu phản ứng :


Fe + 2Ag+ ( Fe2+ + 2Ag



Cu + 2Ag+( Cu2+ + 2Ag

Nếu dư Ag + thì có thêm phản ứng :   



Fe2+ + Ag+ ( Fe3+  + Ag

d) Fe, Cu, Ag đều phản ứng :


Fe + 4H+ + NO3– ( Fe3+  + NO + 2H2O



3Cu + 8H+ + 2NO3– ( 3Cu2+  + 2NO + 4H2O



3Ag + 4H+ + NO3– ( 3Ag+  + NO + 2H2O

5.
a) Hiện tượng : có kết tủa trắng xanh xuất hiện sau hóa thành nâu đỏ và kết tủa không tan trong NH3 dư.



FeCl2 + 2NH3 + 2H2O ( Fe(OH)2( + 2NH4Cl

                     


  (trắng xanh) 



4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ( 4Fe(OH)3( 
                        


         (nâu đỏ) 
b) Hiện tượng : có kết tủa keo xanh xuất hiện sau đó tan trong NH3 dư, dung dịch tạo thành có màu xanh lam.



CuSO4 + 2NH3 + 2H2O ( Cu(OH)2( + (NH4)2SO4 

                       


       (keo xanh) 



Cu(OH)2 + 4NH3 ( [Cu(NH3)4](OH)2 (xanh lam)
c) Hiện tượng : có kết tủa keo trắng xuất hiện sau đó tan một phần trong NH3 dư.



Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O ( 2Al(OH)3( + 3(NH4)2SO4 

                         



(keo trắng) 



ZnSO4 + 2NH3 + 2H2O ( Zn(OH)2(  + (NH4)2SO4 

                       


     (keo trắng)
NH3 là bazơ yếu nên không phản ứng với Al(OH)3.
NH3 tạo phức chất tan với Zn(OH)2 nên kết tủa tan một phần



Zn(OH)2 + 4NH3 ( [Zn(NH3)4](OH)2     
6.
Trích mẫu thử cho phản ứng với dung dịch NaOH loãng, có khí bay ra là hỗn hợp Fe và Zn.



Zn + 2NaOH + 2H2O ( Na2[Zn(OH)4] + H2 
Cho 3 mẫu thử còn lại phản ứng với kiềm đặc, có khí bay ra là hỗn hợp Fe và Sn.



Sn + 2H2O + 2NaOH (đặc) ( Na2[Sn(OH)4] + H2  

Cho 2 mẫu thử còn lại vào dung dịch HNO3 đặc nguội, có khí màu nâu đỏ bay ra là hỗn hợp Fe và Ag :


Ag + HNO3 (đặc nguội) ( AgNO3  +  NO2  +  H2O 
                               



(nâu đỏ)
Mẫu thử còn lại là Fe và Cr bị thụ động hóa với HNO3 đặc, nguội.
7.
Đề bài không yêu cầu viết phản ứng nên ta dùng sơ đồ :
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56a + 52b = 5,4 gam (1)



80a + 76b = 7,8 gam (2) 

Giải hệ phương trình ta có : a = b = 0,05 mol
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%mCr = 100 – 51,85 = 48,15%.
8.
Số mol hỗn hợp khí = 0,15 mol

Phân tử khối trung bình của 2 khí : 
[image: image145.wmf]==
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Khí không màu hóa nâu là NO (M = 30) < 34,67 ( phân tử khối của khí không màu còn lại > 34,67 phải là N2O. 

Ta có : 
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(  
2x + 3y = 0,7 mol       

(1)

và   
65x + 52y = 18,2 gam   
(2)

Giải hệ phương trình ta có : x = 0,2 mol và y = 0,1 mol

mZn = 0,2.65 = 13 (gam) ; mCr = 0,1.52 = 5,2 (gam).
Chương 8. PHÂN BIỆT MỘT Số CHẤT VÔ CƠ

I. Kiến thức trọng tâm
1. Nhận biết các ion vô cơ

a) Nhận biết các cation 
– Đốt dung dịch chứa cation Na+ và K+ trên ngọn lửa không màu ( ngọn lửa nhuốm màu vàng là Na+, còn màu tím là K+.
– NH4+ + OH– (đun nóng) ( khí NH3 (dùng quỳ tím thấm nước để thử hay ngửi có mùi khai).
– Ba2+ + 
[image: image152.wmf]2

4

CrO

-

 ( BaCrO4 : màu vàng tươi không tan trong CH3COOH loãng (còn CaCrO4( tan trong CH3COOH loãng).
– Ca2+ + 
[image: image153.wmf]2
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 ( CaC2O4 : màu trắng không tan trong CH3COOH loãng (nếu dung dịch có Ba2+ và Pb2+ thì phải loại 2 ion này trước).
– Các cation Al3+, Cr3+, Zn2+, Be2+ : tạo kết tủa với OH– sau đó tan trong OH– dư.

* Cr3+ 
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* Al3+
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hay : Fe2+ làm mất màu tím của dung dịch KMnO4 

– Cu2+
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Chú ý :

	Dung dịch Fe3+
	Dung dịch Fe2+
	Dung dịch Cu2+
	Dung dịch Ni2+

	màu vàng nâu
	màu xanh rất nhạt
	màu xanh da trời
	màu xanh lá cây


b) Nhận biết các anion 
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S2– tạo kết tủa với Ag+, Cu2+, Pb2+, Hg2+ và các kết tủa này không tan trong dung dịch axit mạnh.
2. Nhận biết các chất khí

	
	Màu, mùi
	Thuốc thử đặc trưng và hiện tượng

	CO2
	không màu, không mùi
	dd Ca(OH)2 hay Ba(OH)2 dư ( trắng

(SO2 cũng cho hiện tượng tương tự)

	SO2
	không màu, mùi hắc, độc
	làm nhạt màu dd Br2 hay I2 

	Cl2
	vàng lục, mùi hắc, độc
	dd KI, hồ tinh bột ( màu xanh tím

	H2S
	không màu, mùi trứng thối, độc
	Ag+, Cu2+, Pb2+ ( đen (không tan trong axit mạnh)

	NH3
	không màu, mùi khai
	HCl (k) ( NH4Cl (r) : khói trắng 

quỳ tím ướt hóa xanh, phenolphtalein hóa hồng

	NO2
	nâu đỏ, mùi hắc, độc.
	


3. Tham khảo : Nhận biết một số chất hữu cơ 

a) Các ancol 
R(OH)n 
[image: image180.wmf]¾¾¾®
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AgNO/NH

 Ag(
Riêng CH3CH2OH + 4I2 + 6NaOH ( HCOONa + 5NaI + 5H2O + CHI3(
  (CHI3 ( có màu vàng sáng)

Các ancol đa chức có 2 nhóm OH kề nhau hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.

b) Các an®ehit 
– Cho phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3/ NH3.
– Tác dụng với Cu(OH)2 /OH– khi đun nóng tạo ra Cu2O( đỏ gạch.
– Làm mất màu nước Br2.
c) Các axit cacboxylic 
– Làm quỳ tím hóa đỏ.
– Tạo este (không tan trong nước và có mùi thơm) với các ancol.
– Riêng muối và este của HCOOH cho phản ứng tráng bạc.
– Riêng muối của CH3COOH phản ứng với FeCl3 tạo phức chất màu đỏ.
d) Các gluxit 
Glucoz¬, fructoz¬, mantoz¬ : 

 + Tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
 + Tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng tạo ra Cu2O( đỏ gạch.
 + Cho phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3/ NH3.
 + Glucozơ, mantozơ làm mất màu nước Br2 (fructozơ không làm mất màu nước Br2).
Saccarozơ : Tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Tinh bột : I2 kết hợp với hồ tinh bột tạo sản phẩm màu xanh tím ở nhiệt độ thường.

Kĩ năng 
– Phân biệt các lọ chứa riêng biệt dung dịch các chất.  

– Nhận biết hỗn hợp các ion trong cùng một dung dịch.   
II. Bài tập áp dụng                    

A. Trắc nghiệm khách quan

1.
Để phân biệt các dung dịch BaCl2 và CaCl2, nên dùng 

A. dung dịch Na2CO3 trước, sau đó cho thêm CH3COOH loãng.

B. dung dịch Na2SO4 trước, sau đó cho thêm CH3COOH loãng.

C. dung dịch (NH4)2C2O4 trước, sau đó cho thêm CH3COOH loãng.

D. dung dịch K2CrO4 trước, sau đó cho thêm CH3COOH loãng.

2.
Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : Fe(NO3)3, Al(NO3)3 và Zn(NO3)2 là

A. dung dịch Na2CO3.
B. dung dịch NH3. 

C. dung dịch HCl.
D. dung dịch Ba(OH)2.

3.
Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : natri axetat, natri phenolat, natri cacbonat là 

A. dung dịch NH3.     
B. dung dịch Na2SO4.       

C. dung dịch H2SO4 loãng. 
D. dung dịch NaOH loãng.               
4.
Để phân biệt 4 ống nghiệm riêng biệt chứa các dung dịch : Na2CO3, H2SO4, HCl, NaCl chỉ với 1 lượt thử, cần dùng 

A. Ba.        

B. dung dịch BaCl2 .        
C. dung dịch AgNO3.                
D. dung dịch Ba(HCO3)2.  

5.
Hoá chất cần dùng để phân biệt được 2 lọ riêng biệt chứa Fe2O3, Fe3O4 là

A. dung dịch HCl.
B. dung dịch H2SO4 loãng.

C. dung dịch HNO3 loãng.
D. dung dịch H3PO4 loãng.

6.
Phương pháp phân biệt mỗi cặp chất nào dưới đây là đúng ?

A. Phân biệt khí CO2 và SO2 bằng nước vôi trong dư.

B. Phân biệt hai dung dịch AlCl3 và CrCl3 bằng dung dịch NaOH và nước Br2.

C. Phân biệt AlCl3 và ZnCl2 bằng dung dịch NaOH.

D. Phân biệt dung dịch BaCl2 và dung dịch CaCl2 bằng Na2CO3.
7.
Có 4 dung dịch mất nhãn sau đây : Na2CO3, NaNO3, Na2SiO3, Na[Al(OH)4]. Nếu chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt 4 chất trên ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây ? 

A. Giấy quỳ tím   



B. Dung dịch HCl     

C. Dung dịch AgNO3       


D. Cu và dung dịch H2SO4
8.
Hoá chất thích hợp để phân biệt các dung dịch : NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3 chỉ với một lượt thử là

A. dung dịch Ba(OH)2​.
B. dung dịch NaOH.
C. nước BaCl2.
D. dung dịch KMnO4 trong H2SO4 loãng.
9.
Để phân biệt hai khí O2 và O3, không thể dùng hóa chất nào sau đây ?

A. Dung dịch KI, hồ tinh bột
B. Dung dịch KI, quỳ tím
C. Đũa bạc
D. Bột than
10.
Để phân biệt 4 dung dịch : NH3, NaOH, BaCl2, NaCl có thể dùng 
A. dung dịch H2SO4. 
B. dung dịch FeCl3.



C. CuSO4. 

D. AgNO3.
A. Trắc nghiệm tự luận
[image: image183.wmf]
1.
Các dung dịch loãng sau đây đều có màu xanh : CuSO4, NiSO4, Cr2(SO4)3, FeSO4. Hãy trình bày phương pháp nhận biết từng dung dịch mà không dựa vào màu sắc của các cation.

2.
Một dung dịch chứa hỗn hợp các ion Ba2+, Ca2+, 
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. Hãy trình bày cách nhận biết từng ion trong dung dịch. Viết các phương trình hóa học.

3.
Dung dịch X chứa hỗn hợp Cu2+, Zn2+, Al3+, 
[image: image186.wmf]2
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. Hãy trình bày cách nhận biết từng ion trong dung dịch. Viết các phương trình hóa học dưới dạng ion rút gọn.

4.
Trình bày 3 cách khác nhau để phân biệt 2 lọ khí CO2 và SO2.
5.
Hãy chọn một hoá chất thích hợp và chỉ với một lượt thử, hãy phân biệt các lọ riêng biệt chứa :

a) Các dung dịch : Ba(HCO3)2, Ba(OH)2, Mg(HCO3)2, NH4NO3.

b) Các dung dịch loãng : FeSO4, CuSO4, Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3.

6.
Hãy tách từng oxit trong hỗn hợp bột gồm : CuO, MgO, Al2O3.

III. Hướng dẫn giải – Đáp án

A. Trắc nghiệm khách quan 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	C
	B
	B
	A
	D
	C


6. 
Phân biệt hai dung dịch AlCl3 và CrCl3 bằng dung dịch NaOH và nước Br2 vì



2Cr3+ + 3Br2 + 16OH– ( [Cr(OH)4]– + 6Br– + 8H2O
                                 

     (vàng tươi)
7. 
Chọn dung dịch HCl

	
	Na2CO3
	Na2SiO3
	Na[Al(OH)4]
	NaNO3

	cho từ từ đến dư dd HCl
	sủi bọt khí 
	kết tủa trắng keo
	kết tủa trắng keo sau đó tan
	không có hiện tượng 


9.
Chọn dung dịch Ba(OH)2​

	
	NH4Cl
	(NH4)2SO4
	NaNO3
	MgCl2
	FeCl2
	FeCl3
	Al(NO3)3

	cho từ từ đến dư dd Ba(OH)2​
	khí có mùi khai
	khí có mùi khai và kết tủa 
trắng
	không có hiện tượng gì
	kết tủa 
trắng
	kết tủa 
trắng hóa nâu đỏ 
	kết tủa 
đỏ nâu
	kết tủa 
keo trắng sau đó tan


B. Trắc nghiệm tự luận
1.
Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào các mẫu thử :

+ Mẫu thử tạo kết tủa sau đó tan là Cr2(SO4)3



Cr3+ + 3OH– ( Cr(OH)3 ( 



Cr(OH)3 + OH– ( [Cr(OH)4]– 

+ Mẫu thử có kết tủa trắng xanh sau hóa thành nâu đỏ là FeSO4 :


Fe2+ + 2OH– ( Fe(OH)2( (trắng xanh) 


4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  (  4Fe(OH)3( (đỏ nâu)
+ Hai mẫu thử tạo kết tủa keo xanh không tan là CuSO4, NiSO4 


Cu2+ + 2OH– ( Cu(OH)2(




   (keo xanh)


Ni2+ + 2OH– ( Ni(OH)2( 





   (keo xanh)
Lọc lấy 2 kết tủa, thêm vài giọt dung dịch NaOH loãng rồi cho vào 2 ống nghiệm chứa dung dịch CH3CHO và đun nhẹ, mẫu thử cho kết tủa đỏ gạch là Cu(OH)2. Từ đó xác định 2 chất ban đầu.

CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 
[image: image187.wmf]¾¾®
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 CH3COONa + Cu2O(®á gạch + 3H2O
2.
Cho dung dịch NaOH vào mẫu thử rồi đun nhẹ, có khí mùi khai bay ra 
( có 
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 NH3 (mùi khai) + H2O

Cho 1 ml dung dịch K2CrO4 vào mẫu thử, có kết tủa màu vàng tươi xuất hiện là có Ba2+, Ca2+.


Ba2+ + 
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Thêm dung dịch CH3COOH dư vào rồi lắc kĩ : 


+ BaCrO4 không tan ( có Ba2+

+ CaCrO4 tan trong dung dịch CH3COOH : 



CaCrO4 + 2CH3COOH ( Ca(CH3COO)2 + H2CrO4 
Lọc bỏ kết tủa, lấy phần nước lọc cho phản ứng với dung dịch (NH4)2CO3 dư, phần nước lọc tạo kết tủa ( có Ca2+.

Lại lọc bỏ kết tủa, lấy phần nước lọc vẫn còn NO3–, cho vào 1 mảnh Cu, thêm H2SO4 đến dư (hết khí bay ra) rồi đun nóng nhẹ : có khí không màu hóa nâu trong không khí ( có 
[image: image193.wmf]3
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H2SO4 + (NH4)2CO3 ( (NH4)2SO4   +  CO2 +  H2O



3Cu + 8H+ + 
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2NO + O2 ( 2NO2

3.
Cho Ba(NO3)2 vào mẫu thử, có kết tủa xuất hiện. Lọc lấy kết tủa, cho vào vài giọt dung dịch HNO3, kết tủa không tan ( có Ba2+ 



Ba2+ + 
[image: image195.wmf]2
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Trong các ion của dung dịch chỉ có Cu2+ có màu xanh, còn các ion còn lại đều không màu.

Cho NaOH loãng dư vào mẫu thử, lọc bỏ kết tủa Cu(OH)2 (có màu xanh), phần nước lọc (không màu) chứa [Al(OH)4]– và [Zn(OH)4]2– 



Cu2+ + 2OH– ( Cu(OH)2


Al3+ + 3OH– ( Al(OH)3 



Al(OH)3 + OH– ( [Al(OH)4]– 



Zn2+ + 2OH– ( Zn(OH)2


Zn(OH)2 + 2OH– ( [Zn(OH)4]2–
Sục khí CO2 dư vào nước lọc, có kết tủa keo trắng của Al(OH)3 và Zn(OH)2 tạo ra :


[Al(OH)4]– + CO2 ( Al(OH)3  + 
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[Zn(OH)4]2– + 2CO2 ( Zn(OH)2 + 
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Lọc lấy kết tủa, cho vào dung dịch NH3 dư : chỉ có Zn(OH)2 tan, phần không tan là  Al(OH)3 ( có Al3+



Zn(OH)2 + 4NH3 ( [Zn(NH3)4]2+ + 2OH– 

Lọc bỏ phần không tan, lấy nước lọc cho phản ứng với dung dịch HCl dư ( thu được dung dịch có Zn2+ 


[Zn(NH3)4]2+ + 4H+ ( Zn2+ + 
[image: image198.wmf]4
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Cho vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch thu được : có kết tủa keo trắng ( có Zn2+ 



Zn2+ + 2OH– ( Zn(OH)2(
4.
Ba cách khác nhau để phân biệt 2 lọ khí CO2 và SO2 :
Cách 1 : Cho mỗi khí lội qua bình chứa dung dịch Br2, mẫu thử làm mất màu Br2 là SO2 



SO2 + Br2 + 2H2O ( 2HBr + H​2SO4
Cách 2 : Cho mỗi khí lội qua bình chứa dung dịch H2S, mẫu thử là dung dịch hóa đục do tạo ra S không tan là SO2 


SO2 + H​2S ( S + H​2O

Cách 3 : Cho mỗi khí lội qua bình chứa dung dịch KMnO4, mẫu thử làm mất màu tím của dung dịch là SO2 



5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O ( 2H​2SO4 + K​2SO4 + 2MnSO4
5.
a) Các dung dịch : Ba(HCO3)2, Ba(OH)2, Mg(HCO3)2, NH4NO3.

Chọn thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng rồi cho vào các mẫu thử :
+ Mẫu thử vừa có khí bay ra vừa có kết tủa trắng là Ba(HCO3)2



Ba(HCO3)2 + H2SO4 ( BaSO4 + CO2 + H2O

 + Mẫu thử chỉ có kết tủa trắng là Ba(OH)2 


Ba(OH)2  + H2SO4 ( BaSO4 + 2H2O

+ Mẫu thử chỉ có khí bay ra là Mg(HCO3)2  


Mg(HCO3)2  +  H2SO4 ( MgSO4 +  2CO2 + 2H2O

+ Mẫu còn lại không có hiện tượng gì là NH4NO3.
b) Các dung dịch loãng : FeSO4, CuSO4, Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3 .

Chọn thuốc thử là dung dịch NaOH loãng rồi cho từ từ đến dư vào các mẫu thử:
+ Mẫu thử có kết tủa trắng xanh sau hóa thành nâu đỏ là FeSO4 :


Fe2+ + 2OH– ( Fe(OH)2 ( trắng xanh 



4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ( 4Fe(OH)3(( đỏ nâu

+ Mẫu thử tạo ngay kết tủa nâu đỏ là Fe2(SO4)3 



Fe3+ + 3OH– ( Fe(OH)3(( nâu đỏ 

+ Mẫu thử có kết tủa keo xanh là CuSO4


Cu2+ + 2OH– ( Cu(OH)2 keo xanh 

+ Mẫu thử có kết tủa keo trắng sau đó tan là Al2(SO4)3


Al3+    + 3OH–  (  Al(OH)3(( keo trắng


Al(OH)3(+ OH–   (  [Al(OH)4]–
6.
Tách từng oxit trong hỗn hợp bột gồm : CuO, MgO, Al2O3.

Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư :
Chỉ có Al2O3 tan, lọc tách riêng phần không tan và thổi khí CO2 dư vào nước lọc : 


Al2O3 + 2OH– + 3H2O  (  2[Al(OH)4]– 


[Al(OH)4]– + CO2 ( Al(OH)3  + 
[image: image199.wmf]3
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2Al(OH)3  
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  Al2O3 + 3H2O  
Phần không tan gồm CuO, MgO đem hòa tan hết bằng dung dịch HCl :


CuO   +  2H+ ( Cu2+ + H2O  


MgO  +  2H+ ( Mg2+  + H2O 
Cho NH3 dư vào dung dịch : Mg2+ tạo kết tủa, Cu2+ tạo kết tủa sau đó tan :  



Mg2+  + 2NH3 + 2H2O  ( Mg(OH) 2 + 
[image: image201.wmf]4
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Cu2+  + 2NH3 + 2H2O  ( Cu(OH)2 + 
[image: image202.wmf]4
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Cu(OH)2 + 4NH3 ( [Cu(NH3)4]2+ + 2OH– 

Lọc lấy kết tủa và nhiệt phân thu được MgO :


Mg(OH) 2 
[image: image203.wmf]¾¾®
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 MgO + H2O 
Phần nước lọc cho phản ứng với dung dịch HCl dư : 


[Cu(NH3)4]2+ + 4H+ ( Cu2+  + 
[image: image204.wmf]4

2NH

+


Cho phản ứng với NaOH loãng dư, lọc lấy kết tủa và nhiệt phân, thu được CuO :


Cu2+ +  2OH– ( Cu(OH)2( 


Cu(OH)2 
[image: image205.wmf]¾¾®
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 CuO + H2O 
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